Trường Tiểu học Cẩm Đông               ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Họ tên: …………………………                           Năm học: 2022 – 2023
Lớp: 5B                                                         Môn: TIẾNG VIỆT ( Phần kiểm tra đọc) 
                                                                                          Thời gian: 30 phút                                                                                                                                                      
	      Điểm

	                               Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….



I. ĐOC TH ÀNH TIẾNG: (3 điểm)
Học sinh bốc thăm phiếu đọc và trả lời câu hỏi có trong phiếu.
II. ĐOC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (7 điểm)

Mẹ tôi
	Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Tôi yêu mẹ vô cùng. Mẹ khổ một đời cũng để lo cho tôi. Dù ở đâu, dù xa mẹ nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về mẹ.
	Tôi nhớ bóng hình lam lũ, vất vả của mẹ. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền để nuôi tôi, những đồng tiền ấy thấm đầy những giọt nước mắt, mồ hôi của mẹ. Những khi tôi ốm mẹ ân cần chăm sóc. Có miếng ngon mẹ cũng để dành cho tôi. Những đêm đông lạnh giá tôi bắt gặp hình ảnh mẹ ngồi đan áo cho tôi mặc.
	Trong cuộc sống đôi khi vấp ngã, nghe lời khuyên của mẹ lòng tôi ấm áp lạ thường. Những gì mẹ làm, tôi đều nhận ra. Khi mẹ trở dậy kéo chăn cho tôi, tôi biết mình được yêu thương. Khi được giúp đỡ mọi người, tôi hiểu rằng tôi phải sống tốt. Khi mẹ giấu nỗi vất vả, tôi biết mẹ muốn tôi tất cả vì ngày mai.
	Mẹ dạy tôi rất nhiều điều. Mẹ dạy tôi phải sống khoan dung, vị tha, sống vì mọi người. Tôi hiểu mẹ đã dành tất cả cho tôi. Suốt cuộc đời này, tôi sẽ mãi kính yêu mẹ. Sẽ không ngừng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Từ trái tim nhỏ bé, tôi muốn nói với mẹ rằng : "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời".
	                                                                                       Phương Bảo Yến

II. Dựa vào nội dung của bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
Câu 1:  (0,5 điểm) Hình dáng của mẹ có đặc điểm gì ?
A. Dáng mẹ hao gầy, kham khổ.
B. Dáng mẹ lam lũ, vất vả.
C. Dáng mẹ  mập mạp, khoẻ mạnh.
Câu 2: (0,5 điểm) Những cử chỉ yêu thương của mẹ đối với con được thể hiện qua những việc làm nào ?
A. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền, bát gạo để nuôi con, đan áo cho con mặc.
B. Mẹ ân cần chăm sóc, để cho con miếng ngon, kéo chăn đắp khi con ngủ.
C. Mẹ giấu nỗi vất vả, cho con lời khuyên, mẹ dạy con nhiều điều tốt.
D. Mẹ sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ mọi người xung quanh.
Câu 3: (0,5 điểm) Mẹ dạy con phải sống như thế nào ?
A. Sống khoan dung, vị tha
B. Sống độ lượng
C. Sống khoan dung, vị tha, sống vì mọi người.
Câu 4: (0,5 điểm) Biết ơn mẹ người con đã thể hiện những hành động của mình như thế nào ?
A. Kính yêu mẹ; yêu mẹ nhất trên đời.
B. Học thật giỏi, chăm ngoan để sau này phụng dưỡng mẹ.
C. Không ngừng phấn đấu để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Câu 5: (0,5 điểm) Câu văn nào trong bài cho biết mẹ suốt đời lo cho con ?
A. Những gì mẹ làm tôi đều nhận ra.
B. Mẹ khổ một đời cũng là để lo cho tôi.
C. Tôi hiểu mẹ đã giành tất cả cho tôi.

Câu 6: (1 điểm) Bộ phận chủ ngữ trong câu: "Những bông hoa sim tím rung rinh trước gió" là 
A. Những bông hoa sim
B. Những bông hoa sim tím
C. Những bông hoa sim tím rung rinh

Câu 7: (0,5 điểm) Từ "ăn" trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc ?
A. Bác Nam lái tàu vào cảng ăn than.
b. Em tôi rất ăn ảnh.
C. Tôi rất thích ăn cơm với bố mẹ.

Câu 8: (1 điểm) Thành ngữ "Chịu thương chịu khó" đồng nghĩa với từ nào dưới đây ?
A. Dũng cảm		      B. Đoàn kết		     C. Xinh xắn                   D. Cần cù

Câu 9: (1 điểm) Tả chiều rộng của không gian thì nên dùng nhóm từ ngữ nào dưới đây ?
A. Mênh mông, bát ngát, bạt ngàn, bao la.
B. Chất ngất, chót vót, vời vợi.
C. Hun hút, thăm thẳm, sâu hoắm.

Câu 10: (1 điểm) Đặt 1 câu có từ “nóng” mang nghĩa gốc. Đặt 1 câu có từ “nóng” mang nghĩa chuyển.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                Giáo viên coi                                                 Giáo viên chấm       
                Kí ghi rõ họ tên                                              Kí ghi rõ họ tên
                          
        ………………………….                                  …………………………

Trường Tiểu học Cẩm Đông               ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Họ tên: …………………………                           Năm học: 2022 - 2023
Lớp: 5B                                                                          Môn: TOÁN
                                                                  Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)                                                                                                                                                    
	      Điểm
	                               Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm):  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây 
Câu 1: (0.5 điểm)  Chữ số 6 trong số thập phân của số: 324, 561 có giá trị là:  



A.                            B.                         C.                               D.  60
Câu 2: (0.5 điểm)  Số gồm có: Bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là: 
A. 702,50                    B. 72,05                     C. 720,5                            D. 27,05

Câu 3: (0.5 điểm)  Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là: 
A. 2,01		     B. 20,1	                  C. 2,10	                             D. 0,201
Câu 4: (0.5 điểm)  Số lớn nhất trong các số là:    
A. 0,9                       B. 0,187	                  C. 0,169	                  D. 0,21

Câu 5: (0.5 điểm)  Hỗn số 3viết dưới dạng số thập phân là:
  A. 3,25                        B. 32,5                    C. 3,4                      D. 3,2
Câu 6: (1 điểm) Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?
A. 1 phút 12 giây		       B. 8 phút 36 giây 		      C. 9 phút 36 giây
Câu 7:  (0.5 điểm) 3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 
A. 3,48		         B. 3,048		       C. 348	   	             D. 3048
Câu 8: (0.5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 
a) 21 dm =...............m 					b) 5,27 tấn =.....................kg
c) 3 m2 15 dm2 =.......................m2			c) 12 km 123 m =.................... km
Câu 9: (0.5 điểm) Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 
0,32   ;    0,197    ;    0,4   ;    0,5   ;   0,009.
....................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới : 
 (
                      
)Diện tích của khu đất đó là : 
	a. 1 ha			b. 0,1 ha                                                                                   250m                                                                                                                                                           
	c. 10 ha			d. 100 ha		                                                                                                                                                             
                                                                                      400m

PHẦN  II: TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Bài 1: Tính: ( 1 điểm)







a) 1 + 2                                         b) 3  2                                  c) 4 : 2
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: ( 2 điểm) Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là  0,6 km; chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng, cứ 100m2thu hoạch được 75 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tÊn thóc?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 3: ( 1 điểm) Tính bằng cách hợp lÝ:












a)  +  +  +   +  +                                     b)1   2 - 1  1 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Trường Tiểu học Cẩm Đông         ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Lớp: 5B                                                                Năm học: 2022 – 2023
                                                                Môn: TIẾNG VIỆT ( Phần kiểm tra viết)
                                                                              Thời gian: 60 phút

I. Chính tả: ( 2 điểm). Thời gian: 20 phút
                                       Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa
	Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn. Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi giạt cả về một phương, để lộ dần một vài mảng trời thấp thoáng xanh. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Dưới mặt đất, nước mưa vẫn còn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất ...

II. Tập làm văn: ( 8 điểm)   Thời gian: 40 phút
 Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp.Hãy tả một cảnh đẹp trên quê em mà em thích.




















ĐÁP ÁN  MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 5B
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Phần trắc nghiệm: 6 điểm 
	 Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu7
	Câu 10

	      B       
	     B
	    A
	    A
	    C
	   C
	   B
	    C


Câu 8: a. 2,1        b. 5270           c. 3,15               d. 12,123
Câu 9: Thứ tự từ bé đến lớn là:      0,009;  0,197;    0,32;    0,4;   0,5.

Phần tự luận: 4 điểm 
Bài 1: a. 23/6                               b. 15/2                                 c. 25/14
Bài 2: Đổi 0,6 km = 600m
Nửa chu vi  thửa ruộng hình chữ nhật là:               ( 0,25 điểm)
600 : 2 = 300 (m)
Ta có sơ đồ sau:
Chiều rộng                                           300m           ( 0,25 điểm)
Chiều dài
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:
              300 : ( 2 +3) x 2 = 120 (m)               ( 0,25 điểm)
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
              300 - 120 = 180 (m)                      ( 0,25 điểm)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:
             180 x 120 = 21 600 (m2)                  ( 0,25 điểm)
Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:
             21 600 : 100 x 75 = 16 200 (kg)                ( 0,5 điểm)
                     16 200kg = 16,2 tấn
                                     Đáp số: 21 600 m2; 16,2 tấn thóc.     ( 0,25 điểm)     
Bài 3: Tính bằng cách hợp lÝ: ( Mỗi phần 0,5 điểm)












a)  +  +  +   +  + = (  +) + ( + )+ ( + )



                                                    =              +            +           
                                                    =         2         +      3         +     2
                                                    =        7 










b)1   2 - 1  1 = x  - x 



                                        = x (-)


                                        = x 

                                        = x 1

                                         = 
ĐÁP ÁN  MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 5B ( Phần kiểm tra đọc)
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Phần trắc nghiệm: 7 điểm 
	 Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu7
	Câu 8
	Câu 9

	      B       
	  A;   B; C
	    C
	    C
	    C
	   B
	   C
	    D
	A


Câu 10: Ví dụ:
Cốc nước này nóng quá. 
Bố em rất nóng tính.
Lưu ý: Có thể đặt các câu khác đúng với y/c đều tính điểm đúng.


































                                 ĐÁP ÁN PHẦN KIỂM TRA VIẾT CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 5B
I. Chính tả: (2 điểm)
Sai 5 lỗi trừ 1 điểm. Toàn bài viết đúng nhưng chưa đẹp trừ 0,25 điểm

II. Tập làm văn: (8 điểm)

- Mở bài: Giới thiệu được cảnh định tả cho (1 điểm).
- Thân bài: Tối đa (6 điểm) ( Tuỳ theo mức độ tả của hs)
 + Tả được cảnh bao quát, chi tiết của cảnh được tả, tình cảm của mình với cảnh vật đó.
       - Kết bài: (1 điểm) Nêu được cảm nghĩ  đối với cảnh mà mình tả.
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